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BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ  
TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN 

 
Nguyễn Đình Hợi, Ngô Đức Kỷ 

Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An 
Đặt vấn đề 
Đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) là một thể đặc biệt 

của đái tháo đường. ĐTĐTK nếu không được chẩn 
đoán và điều trị sẽ gây nhiều tai biến cho cả mẹ và thai 
nhi. Về lâu dài, nhiều nghiên cứu về tỷ lệ mắc đái tháo 
đường type 2 nhận thấy rằng những phụ nữ có tiền sử 
ĐTĐTK dễ mắc đái tháo đường type 2. 

Năm 2011 ADA đã đưa ra khuyến nghị mới về thực 
hiện nghiệm pháp dung nạp glucose. Những tiêu 
chuẩn mới này sẽ tăng đáng kể tỷ lệ ĐTĐTK bởi vì chỉ 
cần có 1 giá trị bất thường đủ để chẩn đoán chứ không 
phải 2 như trước đây. Các thay đổi tiêu chuẩn chẩn 
đoán đang được thực hiện trong bối cảnh bệnh đái 
tháo đường và béo phì đang gia tăng một cách đáng lo 
ngại trên toàn thế giới. 

Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét tỷ lệ ĐTĐTK tại 
bệnh viện HNĐK Nghệ An và Tìm hiểu mối liên quan 
của một số yếu tố nguy cơ với đái tháo đường thai kỳ. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là tất cả các 

thai phụ được theo dõi và làm nghiệm pháp tăng 
glucose máu với 75g glucose tại Khoa Khám Bệnh – 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, trong thời gian từ 
tháng 3 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả phụ nữ mang thai có 
tuổi thai từ tuần 22 – 32. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Loại trừ khỏi nghiên cứu các 
thai phụ nếu có một trong các yếu tố sau đây: 

- Đã được chẩn đoán ĐTĐ từ trước khi có thai. 
- Đang mắc các bệnh có ảnh hưởng đến chuyển 

hóa glucose: Cường giáp, suy giáp, Cushing, U tủy 
thượng thận, hội chứng Conn, to đầu chi, hội chứng 
buồng trứng đa nang, bệnh lý gan, suy thận,…Đang sử 
dụng các thuốc có ảnh hưởng đến chuyển hóa 
glucose: corticoid, salbutamol, thuốc chẹn giao cảm, lợi 
tiểu nhóm thiazide… 

- Các thai phụ không đồng ý tham gia nghiên cứu. 
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 

ngang tiến cứu. 
Đánh giá kết quả: Đánh giá chỉ số BMI theo 

khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị cho khu 
vực Châu ¸ – Thái Bình Dương tháng 2/2000[16]: Thừa 
cân, béo phì khi BMI ≥ 23,0 kg/m2. 

Chẩn đoán ĐTĐTK khi NPDNG 75 g (+) theo tiêu 
chuẩn của ADA 2011 khi có một trong các giá trị sau 
[8]: (1) Đường máu mao mạch lúc đói ≥ 92mg/dl (5,1 
mmol/l), (2) đường máu mao mạch sau 1 giờ 
≥180mg/dl (10,0 mmo/l), (3) đường máu mao mạch 
sau 2 giờ ≥ 153mg/dl (8,5 mmol/l). 

Kết quả 
1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 
1.1. Tuổi của các thai phụ 

 
Biểu đồ 1. Phân bố tuổi các thai phụ 

 
Nhận xét: Tuổi trung bình của các thai phụ là 29,26 

± 4,7 tuổi, trong đó thấp nhất 18 tuổi, cao nhất 45 tuổi 
và tập trung chủ yếu từ 24 – 32 tuổi. 

1.2. Các yếu tố nguy cơ. 
Bảng 1. Tỷ lệ các yếu tố nguy cơ của ĐTĐTK 

TT CÓ % 
Tiền sử gia đình đái tháo đường 9/135 6,7% 
Tiền sử đái tháo đường thai kỳ 4/135 3,0% 

Tiền sử thai lưu 13/135 9,6% 
Tiền sử sảy thai 12/135 8,9% 

Tiền sử sinh con > 4000 g 5/135 3,7% 
Hội chứng buồng trứng đa nang 0/135 0,0 

Protein niệu 11/135 8,1% 
Glucose niệu 29/135 21,5% 

Thừa cân, béo phì 16/135 11,9% 
Nhận xét: tỷ lệ yếu tố nguy cơ cao nhất là thai phụ 

có glucose niệu dương tính chiếm 21,5%. 
2. Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ. 
Có 40 phụ nữ được chẩn đoán đái tháo đường thai 

kì theo tiêu chuẩn ADA 2011, chiếm tỷ lệ 29,6%. 
3. Mối liên quan giữa yếu tố nguy cơ với ĐTĐTK 

theo tiêu chuẩn ADA 2011. 
3.1. Tỷ lệ ĐTĐTK giữa nhóm có yếu tố nguy cơ 

và không có yếu tố nguy cơ. 
Bảng 2. Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ giữa nhóm có 

yếu tố nguy cơ và không có yếu tố nguy cơ 

 

Nhóm 
có yếu 
tố nguy 
cơ 

Nhóm 
không có 
yếu tố 
nguy cơ 

p 
OR 

CI 95% 

§T§TK 52,5% 47,5% 
0,001 

OR = 3,67 
CI95% 

(1,67 – 8,02 
Không 
§T§TK 

23,7% 76,8% 

Nhận xét: tỷ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ ở nhóm 
có yếu tố nguy cơ là 52,5% gấp 3,67 lần so với nhóm 
không có yêu tố nguy cơ là 47,5%, sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,01. 

3.2. Mối liên quan giữa đái tháo đường thai kỳ 
với BMI. 
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Bảng 3. Mối liên quan giữa đái tháo đường thai kỳ 
với BMI 

 
BMI 

< 18,5 18,5 – 22,9 ≥ 30,0 
§T§TK 13% 29,2% 56,2% 

Không ĐTĐTK 87% 70,8% 43,8% 
p p < 0,05 

Nhận xét:  
- BMI trước khi mang thai trung bình là 20, 37 ± 2,8 

kg/m2, cao nhất 30,36. 
- Tỷ lệ thai phụ có chỉ số BMI < 18,5 là 17%; tỷ lệ 

thai phụ BMI từ 18,5 – 22,9 là 71,1%. Tỷ lệ thai phụ thừ 
cân và béo phì BMI ≥ 23 là 11,1%. 

 -Thai phụ thừa cân/béo phì thì tỷ lệ bị đái tháo 
đường cao nhất chiếm 56,2%, sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,05.  

3.3. Mối liên quan giữa tuổi mẹ và đái tháo 
đường thai kỳ. 
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Biểu đồ 3. Mối liên quan giữa tuổi mẹ với đái tháo đường thai kỳ 
 
Nhận xét: nhóm phụ nữ mang thai có tuổi > 30 tuổi 

thì tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ cao nhất chiếm 52,5%. 
Như vậy, tuổi mẹ càng cao thì tần suất bị đái tháo 
đường thai kỳ càng lớn. 

Bàn luận 
Tuổi trung bình của các thai phụ ngày càng cao 

và phụ nữ mang thai càng muộn thì tần suất bị đái 
tháo đường càng tăng lên. Tỷ lệ ĐTĐTK thay đổi tùy 
thuộc vào phương pháp sàng lọc, tuần thai sàng lọc, 
tiêu chuẩn chẩn đoán. Trong nghiên cứu của chúng 
tôi, tỷ lệ ĐTĐTK theo tiêu chuẩn chẩn đoán của 
ADA 2011 tăng gấp 3 lần so với tiêu chuẩn trước 
đây. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng như 
một số nghiên cứu khác trong nước [1],[4],[6] và 
nước ngoài [10]. Điều này có lẽ do khi xã hội càng 
phát triển, trình độ học vấn càng cao thì tuổi mang 
thai của các phụ nữ càng muộn.  

ở nghiên cứu của chúng tối thì yếu tố nguy cơ hay 
gặp nhất là glucose niệu dương tính và thừa cân béo 
phì. Có sự khác biệt này có lẽ là do sự phối hợp của đa 
yếu tố nguy cơ. Nền kinh tế ngày càng phát triển, đời 
sống của người dân được nâng cao thì tỷ lệ thừa cân 
béo phì cũng ngày càng gia tăng, bên cạnh đó tỷ lệ đái 
tháo đường type 2 đang gia tăng cách nhanh chóng. Vì 
vậy trong tương lai thai phụ có yếu tố nguy cơ chắc 
chắn cũng sẽ tăng lên. Qua đây chúng ta có thể nhận 
định là theo xu hướng sự phát triển kinh tế xã hội thì tỷ 
lệ thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng. Vì vậy, cần 
đẩy mạnh công tác giáo dục kiểm soát lối sống, nếu để 

BMI trung bình tăng lên, chắc chắn khó kiểm soát được 
đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ tại Việt Nam. 

Kết luận 
Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ ngày một 

tăng, đặc biệt tăng cao ở nhóm phụ nữ thừa cân, béo 
phì. Phụ nữ càng cao tuổi thì nguy cơ bị đái tháo đường 
càng cao. 

SUMMURY 
Background: Gestational Diabetes Mellitus if not 

diagnosed and treated will cause complications for 
both mother and fetus. ADA 2011 issued new 
recommendations on the implementation glucose 
tolerance test. These new standards will significantly 
increase the rate of diabetes in pregnancy because 
only one abnormal value sufficient for diagnosis, not 
two as previously 

Objective: Comments diabetic pregnancy rate and 
Exploring the relationship of a number of risk factors 
for diabetes and pregnancy. 

Method: Describe cross-sectional study 135 
pregnant women from 22 - 32 weeks of pregnancy. 
Diagnosis of gestational diabetes glucose tolerance 
test with 75 g (+) according to the standards of the 
ADA 2011 when one of the following values[10]: (1) 
fasting blood glucose ≥92mg/dl (5.1 mmol/l), (2)blood 
glucose after 1 hour ≥180mg/dl(10.0 mmo/l), (3)blood 
glucose 2 hours ≥153mg/dl (8.5 mmol/l). 

Results: There were 40 women diagnosed with 
gestational diabetes mellitus according to ADA 
standards in 2011, accounting for 29.6%. The rate of 
gestational diabetes on the rise, especially higher in 
women who are overweight and obese. Elderly women 
as higher risk for diabetes 

Keywords: Diabetes, pregnancy. 
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MỘT ĐỘNG MẠCH VÀNH: PHÂN LOẠI VÀ CHẨN ĐOÁN TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY 
 

Lê Anh Đức - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Hoàng Thịnh, Trịnh Tú Tâm 

Bệnh viện Hữu Nghị - Hà Nội 
Giới thiệu 
Một động mạch vành (MĐMV) là bất thường bẩm 

sinh hiếm gặp. Động mạch vành (ĐMV) duy nhất xuất 
phát từ động mạch chủ, phân nhánh, nuôi toàn bộ tim. 
Các hình thái giải phẫu của MĐMV lần đầu được Lipton 
và cs phân loại năm 1979 [4], sau đó được Yamanka 
và Hobbs cải tiến năm 1990[5]. Việc nắm vững các 
phân loại MĐMV là rất quan trọng do đây là một trong 
các yếu tố quyết định thái độ xử trí sau chẩn đoán. 
Trong bài này chúng tôi xin giới thiệu 2 trường hợp một 
động mạch vành được chẩn đoán ở phòng chụp cắt lớp 
vi tính (CLVT) 64 dãy - BV Hữu Nghị. 

Phương tiện 
Máy Light speed VCT-GE 64 dãy với độ dày lớp cắt 

0,625mm, sau tiêm tĩnh mạch 100ml thuốc cản quang 
không ion hóa (Ultravist nồng độ 300), tốc độ tiêm 
5ml/s trên máy bơm thuốc hai nòng. Hình ảnh ĐMV 
được tái tạo bằng các chương trình VR, SSD, đặc biệt 
là tạo ảnh MIP với chương trình chuyên cho mạch 
vành, đánh giá hình thái mạch vành trên toàn bộ 
đường đi, duỗi thẳng các đoạn và đánh giá khẩu kính 
lòng mạch trên các lớp cắt theo trục động mạch.  

Kết quả 
Ca lâm sàng 1: 
Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, có triệu chứng đau ngực 

không điển hình. không có tiền sử đái đường, cao 
huyết áp hay bệnh lý tim mạch, tiết niệu. Các thăm 
khám lâm sàng cũng như điện tim không phát hiện gì 
đặc biệt. Trên ảnh CLVT 64 cho thấy chỉ có một ĐMV 
duy nhất xuất phát từ xoang vành trái. ĐMV phải xuất 
phát từ cuối đoạn ba của động mạch mũ, hướng lên 
phía trên, phía sau động mạch chủ. Không thấy dấu 
hiệu hẹp, tắc động mạch vành trên các đoạn. 

Ca lâm sàng 2: 
Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, đau ngực không ổn định. 

Lâm sàng chẩn đoán theo dõi thiếu máu cục bộ cơ tim. 
Trên ảnh CLVT 64 cũng cho thấy chỉ có một ĐMV duy 
nhất, xuất phát từ xoang vành trái, hướng đi bình 
thường. Động mạch vành phải cũng xuất phát từ phần 
tận cùng của động mạch mũ. Không thấy dấu hiệu 
hẹp, tắc động mạch vành trên các đoạn. 

Bàn luận 
Các bất thường bẩm sinh của ĐMV có tỉ lệ 0,3-

1,3% trong số các trường hợp chụp mạch và 0,17% 
trong số các trường hợp autopsy [1,2]. Chúng có thể là 

nguyên nhân trong 4-15% số trường hợp đột tử ở nhóm 
dân số trẻ [3]. MĐMV là bất thường bẩm sinh hiếm 
gặp, trong đó duy nhất một ĐMV xuất phát từ xoang 
vành và nuôi toàn bộ tim. Tỉ lệ MĐMV thay đổi từ 
0,0024% đến 0,066% trong số các BN chụp mạch 
[1,2]. Trước đây bất thường này thường được chẩn 
đoán tình cở trong quá trình chụp mạch vành qua da 
hoặc hồi cứu sau tử vong. Theo một số tác giả[1,2] 
MĐMV thường kết hợp với các bất thường bẩm sinh 
nặng khác của tim (40% số trường hợp) như còn ống 
động mạch, Fallot IV, động mạch phổi bít, thông động 
tĩnh mạch vành, van hai lá động mạch chủ, thông liên 
nhĩ, tim lệch phải.  

Các bất thường của ĐMV gồm 3 nhóm chính: bất 
thường vị trí xuất phát, bất thường đường đi và bất 
thường vị trí kết thúc. MĐMV là bất thường bẩm sinh 
hiếm gặp và có thể xếp vào nhóm bất thường vị trí xuất 
phát hoặc bất thường đường đi mạch vành. Nhiều bất 
thường của mạch vành không có triệu chứng [6]. Mặc 
dù ít gặp hơn so với nhóm bệnh lý mạch vành mắc 
phải nhưng các bất thường bẩm sinh thường liên quan 
tới các biến chứng nặng và tử vong đặc biệt là ở người 
trẻ. MĐMV thường không đi kèm với tăng nguy cơ xuất 
hiện các mảng xơ vữa mạch vành. Trong số 15% BN 
bất thường mạch vành có thiếu máu cơ tim; tình trạng 
thiếu máu liên quan tới bất thường về giải phẫu chứ 
không do bệnh lý mạch vành mắc phải [3].  

Trước đây, tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định 
các bất thường mạch vành nói chung cũng như MĐMV 
nói riêng là chụp mạch vành qua da. Hiện nay CLVT 
64 là phương pháp thăm khám mạch vành không xâm 
nhập có khả năng phát hiện các bất thường mạch 
vành.  

Các biến thể của MĐMV được phân loại đầu tiên 
bởi Lipton năm 1979 và sau đó được cải tiến bởi 
Yamanka và Hobbs năm 1990 [4,5]. 

Dựa vào vị trí xuất phát của ĐMV, MĐMV được chia 
làm một trong hai type lớn: type R (ĐMV xuất phát từ 
xoang vành phải thuộc xoang Valsava) và type L (xuất 
phát từ xoang vành trái). Tiếp theo, dựa theo đường đi 
của các nhánh động mạch, MĐMV được chia thành 
các type nhỏ hơn là type I,II,III. 

Trong type I, động mạch vành chạy theo đường đi 
của RCA bình thường (R-I) hoặc LCA bình thường (L-I).  


